Hệ thần kinh
A - Kiến thức cơ bản
I- Đơn vị cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh: là nơ ron

1. Cấu tạo

- Nơ ron có cấu tạo gồm 2 phần: thân và sợ trục.

+ Thân: thân và sợi nhánh làm thành chất xám là trung khu thần kinh.

+ Sợi trục: => Chất trắng: dẫn truyền xung thần kinh.

2. Chức năng: Cảm ứng và dẫn truyền.

II- Hệ thần kinh:

1. Chức năng: Điều khiển, phối hợp, điều hòa các hoạt động của cơ quan trong cơ thể đảm bảo cho cơ thể thành một khối thống nhất.

2. Cấu tạo chung:
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III. Cấu tạo của tủy sống (theo kiến thức SGK)

* Cấu tạo ngoài: Nắm đ​ược:

- Vị trí: nằm trong trong ống x​ơng sống từ đốt sống cổ I đến thắt lung II…

- HD:

- Màu sắc

- Màng tũy

* Cấu tạo trong: 

- Chất xám: Chất xám nằm trong, có hình cánh b​ớm: Là căn cứ thần kinh của các phản xạ không điều kiện.

- Chất trắng: Nằm ngoài, bao quanh chất xám: dẫn truyền và nối các căn cứ thần kinh.

IV. Dây thần kinh tủy
- Nắm đ​ược cấu tạo và chức năng.

- Gồm có 31 đôi dây thần kinh, mỗi dây gồm 2 rễ: rễ trư​ớc: vận động; rễ sau: cảm giác.

V.  Các phần của não

1. Tiểu não, trụ não, não trung gian. Cho HS nắm cấu tạo cơ bản ở SGK gồm: 

- Nắm đư​ợc vị trí các thành phần của não.

- Cấu tạo và chức năng của trụ não.

- Cấu tạo và chức năng của não trung gian.

- Cấu tạo và chức năng của tiễu não.

2. Đại não: Theo nội dung SGK

- Cấu tạo của đại não.

+ Hình dạng cấu tạo ngoài.

+ Cấu tạo trong.

+ Sự phân vùng chức năng của bán cầu đại não và so sánh với động vật, nêu đ​ược điểm khác biệt.

3. Hệ thần kinh sinh d​ưỡng:

- Nắm đư​ợc nội dung ở SGK.

- Cung phản xạ sinh dư​ỡng: Yêu cầu HS phân biệt đ​ược cung phản xạ vận động và cung phản xạ sinh d​ưỡng.

- Nắm đư​ợc cấu tạo hệ thần kinh sinh d​ưỡng.

- Chức năng của hệ thần kinh sinh dư​ỡng.

VI.  Phản xạ

- Phản xạ là gì? Thế nào là phản xạ có điều kiện? Cho ví dụ?

- Thế nào là phản xạ không điều kiện? Cho ví dụ?

- Phân biệt phản xạ có điều kiện, phản xạ không điều kiện?

- Cho HS vẽ đư​ợc  các phản xạ sinh d​ưỡng, các phản xạ vận động.

- Phân biệt đ​ược cung phản xạ và vòng phản xạ? ý nghĩa của nó đối với đời sống con ngư​ời.

VII. Vệ sinh hệ thần kinh.

- HS nắm đựoc vì sao phải rèn luyện, cách rèn luyện hệ TK nh​ thế nào?

- YC:   + Sức khỏe con ngư​ời phụ thuộc trạng thái của hệ thần kinh, nếu thần kinh suy yếu tuổi thọ sẽ giảm.

+ Nếu hoạt động của võ não vị rối loạn thì cơ thể bị nhiều bệnh tật, làm cho cơ thể mất khả năng làm việc có thể dẫn đến cái chết, vì thế  phải biết cách rèn luyện hệ thần kinh.


+ Đảm bảo giấc ngủ hàng ngày.


+ Có chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý.


+ Tránh các chất kích thích, ăn uống đủ các chất dinh d​ỡng.


+ Luôn tạo cho mình vui vẽ, tâm hồn sảng khoái, luôn làm việc có ích cho xã hội…

- Đối với HS cần học tập, làm việc nh​ thế nào để cơ thể khỏe mạnh c​ờng tráng.

VIII.  Các cơ quan phân tích. 

- Kiến thức cấu tạo, chức năng (ND SGK)

-Cho HS nắm cấu tạo chung của các cơ quan phân tích gồm:  tên cơ quan phân tích hoặc cơ quan thụ cảm, dây thần kinh tương ứng và vùng tư​ơng ứng ở não.

a. Cơ quan phân tích thị giác: Nắm đ​ược cấu tạo và chức năng  (NDSGK) sau đó cho HS phân tích đặc điểm cấu tạo phù hợp với CN.

b. Cơ quan phân tích thính giác:  t​ương tự.

B - Một số câu hỏi và bài tập

Câu 1. Phản xạ là gì? Lấy VD về phản xạ ? và phân tích đường đi của một cung phản xạ đó?

- Phaûn xaï laø phaûn öùng cuûa cô theå traû lôùi kích thích cuûa moâi tröôøng trong hay moâi tröôøng ngoaøi thoâng qua heä thaàn kinh.

- Ví duï: Tay chaïm phaûi ca nöôùc noùng, giaät tay laïi.

Phaân tích ñöôøng ñi cuûa xung thaàn kinh trong phaûn xaï treân: Khi tay chaïm vaät noùng, treân beà maët da tay seõ xuaát hieän luoàng xung thaàn kinh theo nôron höôùng taâm veà trung öông thaàn kinh (tuûy soáng), taïi trung öông thaàn kinh xaûy ra quaù trình xöû lí thoâng tin (nôron trung gian), xung thaàn kinh traû lôøi kích thích seõ theo nôron li taâm ñeán cô quan phaûn öùng (cô caùnh tay) ñeå phaûn öùng laïi kích thích: giaät tay laïi.

Câu 2..So sánh Cung phản xạ và Vòng phản xạ?

a/Giống nhau:
-Đều được hình thành trên cơ sở phát sinh và lan truyền của luồng xung động thần kinh .( 0,25 điểm)
-Đều có sự tham gia của nhiều tế bào thần kinh . (0,25 điểm)
-Đều nhằm giúp cơ thể phản ứng kịp thời với những kích thích của môi trường , giúp cơ thể thích nghi được với môi trường sống. ( 0,5 điểm)
b/Khác nhau

	Cung phản xạ
	Vòng phản xạ
	điểm 

	- Mang tính chất đơn giản hơn, thường chỉ được hình thành bởi 3 nơron: hướng tâm, trung gian. Li tâm.
- Xảy ra nhanh, mang tính chất bản năng nhưng không có luồng thông báo ngược.

	- Mang tính chất phức tạp hơn. Do sự kết hợp của nhiều cung phản xa. Nên số nơron hướng tâm, trung gian và ly tâm tham gia nhiều hơn.

- Xảy ra chậm hơn, nhưng có luồng thông báo ngược, thường có các hoạt động phối hợp của các cơ và kết quả thường chính xác hơn.
	0,5

0,5


Câu 3. So sánh tính chất của phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện

	Tính chất của PXKĐK
	Tính chất của PXCĐK

	1. Trả lời các kích thích tương ứng hay kích thích không điều kiện

2. Bẩm sinh. 

3. Bền vững

4. Có tính chất di truyền, mang tính chủng loại

5. Số lượng hạn định

6. Cung phản xạ đơn giản

7. Trung ương nằm ở trụ não, tuỷ sống
	1. Trả lời các kích thích bất kì hay kích thích có điều kiện (đã được kết hợp với kích thích không điều kiện một số lần)

2. Không bẩm sinh

3. Dễ mất khi không củng cố

4. Không di truyền, mang tính chất cá thể

5. Số lượng không hạn định

6. Hình thành đường liên hệ tạm thời

7. Trung ương nằm ở bán cầu não


Câu 4. So sánh bộ não ngư​ời với bộ não của động vật?

Yêu cầu HS nêu đ​ợc:

+ Bộ não ngư​ời phát triển hơn hẳn động vật, đặc biệt là BCN có kích th​ớc lớn, và diện tích bề mặt tăng nhờ các nếp gấp khúc cuộn, có rãnh sâu vào bên trong nên số lư​ợng nơ ron lớn.

+ Võ não ngư​ời có nhiều vùng mà ở đó động vật không có: ví dụ: vùng nói, vùng hiểu chữ viết,… liên quan đến hệ thống tín hiệu thứ  2. Tiếng nói, chữ viết là kết quả của quá trình lao động xã hội của loài ng​ười.

Câu 5. Phân biệt hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dư​ỡng ?

	
	Hệ thần kinh vận động
	Hệ thần kinh sinh d​ưỡng

	Cấu tạo:

- TK trung –ương.

- TK ngoại biên

(đ​ờng li tâm)
	- Chất xám ở vỏ não và tủy sống

- Từ trung ​ương đến thẳng các cơ quan phản ứng (cơ…)
	- Nhân xám trong trụ não

- Sừng bên của tủy sống từ đốt sống tũy III đến đoạn cùng của tủy sống

- Có 2 sợi tr​ước hạch và sợi sau hạch gồm nơ ron tr​ước hạch và sau hạch chuyển giao qua cúp xi náp tại hạch TK

	Chức năng
	- Điều khiển hoạt của cơ quan vận động.
	- Điều khiển hoạt của cơ quan sinh dư​ỡng và quá trình trao đổi chất


Câu 6. Nêu cấu tạo và chức năng của trụ não, não trung gian và tiểu não?
a .Trụ não 

- Chất trắng ở ngoài: gồm đường lên (cảm giác) và đường xuống (vận động) liên hệ với tuỷ sống và các phần khác của não.

- Chất xám ở trong, tập trung thành các nhân xám, là nơi xuất phát 12 đôi dây thần kinh não.

+ Chất xám là trung khu điều khiển, điều hoà hoạt động của các cơ quan: tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá (các cơ quan sinh dưỡng).

b. Não trung gian

- Não trung gian gồm đồi thị và vùng dưới đồi thị:

+ Chất trắng (ngoài) chuyển tiếp các đường dẫn truyền từ dưới lên não.

+ Chất xám (trong): là các nhân xám điều khiển quá trình trao đổi chất và điều hoà thân nhiệt.

c. Tiểu não

- Tiểu não nằm sau trụ não, dưới bán cầu não.

- Cấu tạo:

+ Chất xám ở ngoài làm thành vỏ tiểu não.

+ Chất trắng ở trong là các đường dẫn truyền nối 2 vỏ tiểu não với các nhân và các phần khác của hệ thần kinh.

- Chức năng: điều hoà, phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cho cơ thể.
Câu 7. Nêu cấu tạo và chức năng của đại não 
1. Cấu tạo

a. Cấu tạo ngoài:

- Rãnh liên bán cầu chia đại não thành 2 nửa bán cầu não.

- Các rãnh sâu chia bán cầu não làm 4 thuỳ (thuỳ trán, đỉnh, chÈm và thái dương)

- Các khe và rãnh (nếp gấp) nhiều tạo khúc cuộn, làm tăng diện tích bề mặt não.

b. Cấu tạo trong:

- Chất xám (ở ngoài) làm thành vỏ não, dày 2 -3 mm gồm 6 lớp.

- Chất trắng (ở trong) là các đường thần kinh nối các phần của vỏ não với các phần khác của hệ thần kinh. Hầu hết các đường này bắt chéo ở hành tuỷ hoặc tủy sống.


Trong chất trắng còn có các nhân nền.

2 . Chức năng

- Vỏ não có các vùng cảm giác và vùng vận động có ý thức thuộc PXCĐK.

- Là trung khu điiêù khiển các phản xạ có điền kiện

- Riêng ở người có thêm vùng vận động ngôn ngữ và vùng hiểu tiếng nói và chữ viết.

Câu 8  Khi làm thí nghiệm mổ cung đốt sống tìm dây thần kinh tuỷ đi đến chi sau bên phải của Ếch  Nam vô tình làm đứt một rễ tuỷ đi đến chi đó. Để biết rễ bị  đứt là rễ  trước hay rễ sau  theo em Nam phải  làm như thế

Để biết đứt rễ trước hay rễ  sau đi đến chi đó ta làm như sau:

- Kích thích rất mạnh chi đó bằng dd HCl 3% nếu chi đó không co cả ba chi khác đều co chứng tỏ rễ trước đến chi đó bị đứt.

-  Nếu không chi nào co cả khi  bị kích thích chứng tỏ rễ sau bị đứt.

Câu 9: 
Cắt toàn bộ rễ trước phụ trách chi sau bên trái và toàn bộ rễ sau phụ trách chi sau bên phải của dây thần kinh tuỷ trên ếch tuỷ. Các thí nghiệm sau sẽ có kết quả như thế nào? Giải thích kết quả đó.

Thí nghiệm 1: Kích thích dung dịch HCl  3% vào chi sau bên trái.

Thí nghiệm 2: Kích thích dung dịch HCl  3% vào chi sau bên phải.

Thí nghiệm 1:

- Chi đó không co (chân trái) nhưng co chi sau bên phải và cả hai chi trước.

Thí nghiệm 2:

- Không chi nào co.

* Giải thích: 

- Rễ trước dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương thần kinh đi ra cơ quan phản ứng (cơ chi).

- Rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các thụ quan về trung ương thần kinh
Câu 10: 
1-  Khi nghiên cứu về chức năng của tủy sống trên một con ếch tủy, một bạn học sinh vô tình đã làm đứt một số rễ tủy, bằng cách nào em có thể phát hiện được rễ nào còn, rễ nào bị đứt. Hãy giải thích.

2- Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha?

1- Kích thích rất mạnh lần lượt các chi (bằng dd HCl 3% )

+ Nếu chi đó không co, các chi còn lại co chứng tỏ rễ trước bên đó bị đứt,  rễ trước bên còn lại và rễ sau còn.

+ Nếu chi đó co các chi còn lại không co chứng tỏ rễ trước các bên còn lại  bị đứt.

+ Nếu không chi nào co cả chứng tỏ rễ sau bên đó bị đứt.

* Giải thích: -Rễ trước dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương thần kinh đi qua cơ quan phản ứng (cơ chi) - Rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các cơ quan về trung ương thần kinh.

2- Dây thần kinh tủy gồm một rễ trước và một rễ sau 

+ Rễ trước gồm các sợi thần kinh vận động đi ra từ tủy sống tới các cơ quan 

+ Rễ sau gồm các sợi thần kinh cảm giác nối các cơ quan với tủy sống.

- Hai rễ chập lại tại lỗ gian đốt tạo thành dây thần kinh tủy ( Dây thần kinh tủy là dây pha.

Câu 11: 
           a, So sánh thần kinh giao cảm và thần kinh đối giao cảm?

           b, Giải thích vì sao người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi?

a.So sánh thần kinh giao cảm và đối giao cảm

*Các điểm giống nhau:

- Về cấu tạo đều gồm 2 bộ phận là trung ương và phần ngoại biên

- Các dây thần kinh li tâm đI đến các cơ quan sinh dưỡng đều qua hạch thần kinh sinh dưỡng và gồm các sợi trước hạch và sau hạch

- Đều có chức năng điều khiển và điều hoà hoạt động của các nội quan (cơ quan sinh sản, dinh dưỡng)

	*Các điểm khác nhau:

	Thần kinh giao cảm
	Thần kinh đối giao cảm

	-Trung ương nằm ở sừng bên của tuỷ sống (Từ đốt sống ngực I đến đốt thắt lưng III)
	Trung ương nằm ở trụ não và đoạn cùng của tuỷ sống

	- Hạch thần kinh nằm gần cột sống (Trung ương) và xa cơ quan phụ trách
	- Hạch thần kinh nằm xa cột trung ương (trụ não và đoạn cùng của tuỷ sống) và gần cơ quan phụ trách

	- Sợi trục của nơron trước hạch ngắn
	- Sợi trục của nơron trước hạch dài

	- Sợi trục của nơron trước hạch dài
	- Sợi trục của nơron trước hạch ngắn 

	- Tăng cường co mạch, co đồng tử, tăng lực co và nhịp tim….
	- Giảm  co mạch, co đồng tử, giảm lực co và nhịp tim….


b. Người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi vì: Chất kích thích có trong rượu đã theo máu lên não, tác động vào tiểu não làm rối loạn chức năng điều hoà, phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể.

Câu 12:  a) Nêu đặc điểm, cấu tạo và chức năng của đại não người? Chứng tỏ sự tiến hóa của người so với động vật khác trong lớp thú?
             b) Trên một con ếch đã mổ để nghiên cứu rễ tủy, em Dũng đã vô ý thúc mũi kéo làm đứt một số rễ, bằng cách nào em có thể phát hiện được rễ nào còn, rễ nào mất? Hãy giải thích cơ sở đó?

a) – Khối lượng não so với cơ thể người lớn hơn các động vật thuộc lớp thú.

- Vỏ náo có nhiều khe và rãnh làm tăng bề mặc chứa các nơron (khối lượng chất xám lớn)

- Ở người, ngoài các trung khu vận động và cảm giác như các động vật thuộc lớp thú còn có các trung khu cảm giác và vận động ngôn ngữ (nói, viết, hiểu tiếng nói và chữ viết).

b) – Kích thích mạnh một chi trước, chi sau bên nào co thì chứng tỏ rễ trước bên đó còn

- Kích thích lần lượt chi sau mà không thấy co chi nào cả thì chắc chắn rễ sau bên đó đã đứt.

* Giải thích: - Rễ trước dẫn truyền xung vận động từ trung ương đi ra cơ quan đáp ứng (cơ chi)

- Rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các thụ quan về trung ương.

Câu 13: Em bé đái dầm có phải là phản xạ không? hãy giải thích cơ chế. So sánh sự khác nhau giữa tính chất của PXCĐK và PXKĐK?

* Em bé đái dầm cũng là một phản xạ. Vì Bàng quang (bóng đái) đầy nước tiểu sẽ kích thích vào cơ quan thụ cảm ở bóng đái, tạo ra xung thần kinh báo về trung ương thần kinh ở tủy sống, trung ương thần kinh sẽ tiếp nhận kích thích và phát lệnh theo dây thần kinh li tâm tới cơ quan phản ứng là cơ vòng ở bóng đái, cơ mở ra, nước tiểu chảy ra ngoài một cách tự nhiên (đái dầm).

Câu 14  a. Vì sao phản xạ là cơ sở của sự thích nghi đối với môi trường sống ?

b. Nêu mối quan hệ giữa PXCĐK và  phản xạ không có điều kiện? í nghĩa của chúng đối với đời sống ?

a. - Môi trường sống luôn luôn thảy đổi. Để tồn tại và phát triển con người luôn  phải có những hoạt  động thích hợp  với sự thay đổi của môi trường.

 - Phản xạ giúp cơ thể phản ứng kịp thời và có hiệu quả đối với sự thày đổi của môi trường bên ngoài và  bên  trong của cơ thể giúp cho cơ thể thích  nghi với mọi điều kiện sống.

b. Phản xạ  không điểu kiện là cơ sở  để hình thành nên  phản xạ có điều kiện.

- ý nghĩa : + PXKĐK là cơ sở của mọi hoạt động mang tính chất bản năng của  động vật và người.
+ PXCĐK: là cơ sở của các hoạt động nhận thức tinh thần, tư duy, trí nhớ  ở người và 1 số động vật bậc cao.

Câu 15: Nêu rõ các đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não chứng tỏ sự tiến hóa của người so với các động vật khác thuộc lớp thú?

* Cấu tạo:- Đại não ở người rất phát triển, che lấp cả não trung gian và não giữa.

- Bề mặt của đại não được phủ một lớp chất xám làm thành vỏ não, có nhiều nếp gấp tạo thành các khe, rãnh làm tăng diện tích bề mặt vỏ não.

- Trên vỏ não được chia thành nhiều vùng khác nhau, đảm nhận các chức năng khác nhau. Đặc biệt ở não người xuất hiện các vùng mới: vùng vận động ngôn ngữ, vùng hiểu tiếng nói và chữ viết.

- Chất trắng là các đường thần kinh nối các vùng của vỏ não và nối hai nửa đại não với nhau. Các đường dẫn truyền nối giữa vỏ não với các phần dưới của não và với tủy sống. Các đường này đều bắt chéo hoặc ở hành tủy hoặc ở tủy sống.

* Chức năng của vỏ não: Vỏ não là trung tâm của các phản xạ có điều kiện được hình thành trong đời sống cá thể

* So với đại não thú, đại não ở người lớn hơn rất nhiều, có sự phân hóa về cấu tạo và chức năng. Đặc biệt có sự xuất hiện các vùng mới: vùng tiếng nói, chữ viết, vùng hiểu tiếng nói, chữ viết. Đó chính là hệ thống  tín hiệu thứ hai hoàn toàn không có ở các động vật thuộc lớp thú.

Câu 16: Nêu khái quát các bộ phận cấu tạo tai ? Việc cơ quan tai có cấu tạo vừa bằng xương, bằng sụn và vừa bằng mô liên kết có ý nghĩa như thế nào ? giải thích ?

1. Khái quát các bộ phận cấu tạo của tai: 

- Tai ngoài: gồm vành tai và ống tai 

- Tai giữa: gồm có chuỗi xương tai nằm trong hòm nhĩ.  

Ngăn cách tai ngoài với tai giữa là màng nhĩ    

- Tai trong có 2 phần:

+ Bộ phận tiền đình và các ống bán khuyên: thu nhận thông tin về sự cân bằng của cơ thể.                                                                                   

+ ốc tai(ốc tai xương và ốc tai màng): Thu nhận kích thích âm thanh. 

2. Giải thích ý nghĩa:

a, Các bộ phận cấu tạo bằng sụn( Vành tai và đoạn đầu của ống tai) để tạo tính dẻo dai, tránh tổn thương khi va chạm với các vật trong môi trường.    

b, Các bộ phận cấu tạo bằng xương:

- đoạn sau ống tai bằng xương để tạo khoang ổn định truyền sóng âm.  

- Chuỗi xương tai bằng xương có cấu trúc bền cứng để cố định vị trí của chúng nối từ màng nhĩ đến tai trong.                                                                 

- ốc tai xương cứng và rỗng để chứa đựng và bảo vệ ốc tai màng bên trong. 

c. Các bộ phận có cấu tạo bằng mô liên kết:

- Màng nhĩ là một tổ chức màng liên kết có tính mềm dẻo và co dãn, giúp nó dễ rung động và co dãn tốt khi có tác dụng của sóng âm.                     

- ốc tai màng cấu tạo bằng mô liên kết để dễ rung động truyền sóng âm lên cơ quan coocti của màng cơ sở.                                                              
Câu17:  Hoạt động tư duy chỉ có ở người mà không có ở động vật  ? Vai trò của hoạt động tư duy đó. 

+ Hoạt động tư duy chỉ có ở người mà không có ở động vật là tư duy trừu tượng .

+ Vai trò của hoạt động tư duy trừu tượng : nhờ khả năng đó mà con người có khả năng khái quát hóa và trừu tượng hóa  các sự vật, hiện  tượng cụ thể -> các khái niệm là cơ sở cho hoạt động  tư duy bằng khái niêm chỉ có ở người  
Câu 18:    So sánh tư duy cụ thể và tư duy trừu tượng?
a) Giống nhau:

   - Đều là kết quả của hoạt động thần kinh. 

   - Đều giúp cơ thể nhận biết sự vật, hiện tượng của mọi trường sống khác nhau. 

b)Khác nhau:
	Tư duy cụ thể
	Tư duy trừu tượng

	- Có cả ở người và động vật

- Xảy ra dưới tác dụng của sự vật, hiện tượng cụ thể trực tiếp tác động vào giác quan
	- Chỉ có ở người. 

- Xảy ra dựa trên khái quát hóa, trừu tượng hóa


Câu 12: Sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện có ý nghĩa gì với đời sống của động vật và con người ? Lấy ví dụ minh họa ?

- Sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện giúp động vật và con người thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh sống. Cụ thể:

  +  Sự thành lập phản xạ có điều kiện giúp ĐV và con người hình thành các phản xạ mới phù hợp với điều kiện sống mới

  + Đồng thời sự ức chế PXCĐK giúp ĐV và con người loại bỏ được các PXCĐK đã được thành lập nhưng không còn phù hợp với hoàn cảnh mới nữa

  +  (Ngoài ra) ở  con  người sự thành lập PXCĐK là cơ sở của quá trình học tập, rèn luyện, xây dựng thói quen, nếp sống  có văn hóa,...

- VD minh họa :

  + Nếu ấy được VD về sự thành lập PXCĐK mới hoặc ức chế PXCĐK cũ

  + Nếu lấy được  VD về sự thành lập  PXCĐK mới  phù hợp với hoàn cảnh sống mới đồng thời ức chế  PXCĐK cũ không còn phù hợp với hoàn cảnh sống mới.
                                           CHƯƠNG NỘI TIẾT
1, Hoàn thành bảng sau:

	Hoocmôn
	Tuyến nội tiết
	Tác dụng chính của hoóc môn

	1, Kích tố nang trứng(FSH)

2, Kích tố thể vàng(LH)

3, TSH

4, ACTH

6, Tirôxin(TH)

7,Insulin

8, Glucagôn

9, Ơstrôgen

10, Testôstêrôn


	
	


2, Phân biệt tuyến ngoại tiết và tuyến nội tiết:

	                   Tuyến ngoại tiết
	                 Tuyến nội tiết

	- Có ống dẫn đưa chất tiết đến cơ quan xác định hoặc đưa ra ngoài tuyến.

……………………………………………….

- Kích thước lớn, lượng chất tiết nhiều, hoạt tính sinh học không cao.

- VD: ……………………………………….
	……………………………………………….

-Chất tiết ngấm thẳng vào máu đi đến cơ quan đích. 
……………………………………………….
 -VD: tuyến yên, tuyến giáp…..


3, Hoocmôn có những tính chất gì? Nêu tác dụng chính của kích tố nang trứng và kích tố thể vàng đối với nam và nữ.

- Hoocmôn có những tính chất sau:

+ Tính đặc hiệu của hooc môn.Mỗi hooc môn chỉ ảnh hưởng đến một hoặc một số cơ quan xác định

+ Hooc môn có hoạt tính sinh học rất cao, chỉ với một lươgj nhỏ cũng gây hiệu quả rõ rệt.

+ Hooc môn không mang tính đặc trưng cho loài.

- Tác dụng chính của kích tố nang trứng và kích tố thể vàng đối với nam và nữ:
+ Tác dụng chính của kích tố nang trứng (FSH):

· Ở nam: FSH có tác dụng kích thích sự sinh tinh của tinh hoàn

· Ở nữ: FSH có tác dụng kích thích sự phát triển của bao noãn và sự tiết ơstrôgen của buồng trứng.

+ Tác dụng chính của kích tố thể vàng:

· Ở nữ: Kích tố thể vàng (LH) có tác dụng kích thích sự rụng trứng, tạo và duy trì thể vàng trong buồng trứng.

· Ở nam: Kích tố thể vàng (ICSH) có tác dụng kích thích tinh hoàn tiết testôstêrôn.

4,  Cơ chế điều hoà lượng đường trong máu của các hoóc môn tuyến tuỵ xảy ra như thế nào? 
a-  Cơ chế:

- Trong đảo tụy có hai loại tế bào: tế bào[image: image1.wmf]b

 tiết hoóc môn insulin và tế bào [image: image2.wmf]a

 tiết hoóc môn....................

  - Khi lượng đường trong máu ...........( thường sau bữa ăn) sẽ kích thích các tế bào[image: image3.wmf]b

 của đảo tuỵ tiết insulin để biến đổi glucôzơ thành............(dự trữ trong gan và cơ) làm giảm đường huyết. 

  - Khi lượng đường trong máu giảm sẽ kích thích các tế bào [image: image4.wmf]a

 của đảo tuỵ  tiết...................  gây nên sự chuyển hoá glicôgen thành ..................làm tăng đường huyết

-Nhờ tác dụng ..................của hooc môn tuyến tụy mà lượng đường trong máu luôn giữ được ổn định 

5, Giải thích nguyên nhân của bệnh tiểu đường? Em hãy đề ra một số biện pháp phòng bệnh tiểu đường?

- Giải thích
Bệnh tiểu đường thường xẩy ra khi : Tỉ lệ đường trong máu liên tục vượt mức bình thường, quá ngưỡng thận nên bị lọc thải ra ngoài theo nước tiểu 
  - Nguyên nhân: 

+  Do các tế bào [image: image5.wmf]b

 của đảo tuỵ tiết không đủ lượng insulin cần thiết đã hạn chế quá trình chuyển hoá glucôzơ thành glycôgen làm lượng đường huyết tăng cao(thường gặp ở trẻ nhỏ) 

+ Do các tế bào không tiếp nhận insulin, mặc dù các tế bào[image: image6.wmf]b

 của đảo tuỵ vẫn hoạt động bình thường làm cản trở sự hấp thụ glucôzơ để chuyển hoá thành glicôgen trong tế bào cũng làm lượng đường huyết tăng cao bị thải ra ngoài theo nước tiểu(thường gặp ở người lớn tuổi).

-Biện pháp:



- Ăn uống hợp lí, hạn chế việc ăn ngọt, nhất là trẻ em.



- Khám sức khỏe định kì và làm các xét nghiệm sinh hóa (nhất là người lớn tuổi)



- Không lạm dụng bia, rượu, không hút thuốc lá.

6.a) Phân biệt bệnh bướu cổ do thiếu iốt và bệnh Bazơđô?
    b) Sơ đồ quá trình điều hòa lượng đường trong máu, đảm bảo giữ Gluco ở mức ổn định nhờ các hooc môn của tuyến tụy?

Trả lời

a) Phân biệt bệnh bướu cổ do thiếu iốt với bệnh Bazơđô:

	
	Bệnh bướu cổ
	Bệnh Bazơđô

	Nguyên nhân 

(0,75 điểm)
	Do thiếu iốt trong khẩu phần ăn, Tirôxin không tiết ra được, tuyến yên tiết hooc môn thúc đẩy tuyến giáp phải hoạt động mạnh
	Tuyến giáp hoạt động mạnh, tiết nhiều Tirôxin làm tăng quá trình TĐC, tăng tiêu dùng oxi.

	Hậu quả và

 cách khắc phục 

(0,75 điểm)
	- Tuyến nở to 
[image: image7.wmf]®

bướu cổ

- cần bổ sung iốt vào thành phần thức ăn.
	- Nhịp tim tăng
[image: image8.wmf]®

hồi hộp, căng thẳng, mất ngủ, sút cân, bướu cổ, mắt lồi…

- Hạn chế thức ăn có iốt.


b.     Khi đường huyết tăng                                       Khi đường huyết giảm


(+)
(+)

    (-)                                                                                                                     (-)


       Glucozơ                                          Gliconzen
Glucozơ

                      Đường huyết giảm                                       Đường huyết tăng 

                      đến mức bình thường                              lê mức bình thường

(+) kích thích                                               (-) kìm hãm

 7. Các tuyến nội tiết đã phối hợp hoạt động để điều hòa lượng đường huyết như thế nào?
Khi lượng đường trong máu tăng sẽ kích thích TB bêta của tuyến tụy nội tiết tiết insulin để biến đổi glucozơ thành glicôgen dự trữ trong gan và cơ 
Khi lượng đường trong máu hạ thấp sẽ kích thích các TB anpha của tuyến tụy nội tiết tiết glucagon để biến đổi glicôgen thành glucozơ 

Nhờ đó mà lượng đường trong máu luôn được giữ ổn định trong các trường hợp lượng đường trong máu sụt giảm kéo dài hay sau các hoạt động mạnh, căng thẳng... sẽ kích thích tuyến yên tiết hoocmôn kích thích vỏ tuyến trên thận tiết cooctizôn phối hợp với glucagôn gây nên sự chuyển hóa cả glicôgen, prôtêin, lipit thành glucôzơ để nâng lượng đường huyết. 

8, Vì sao nói tuyến tuỵ là tuyến pha?

Tuyến tuỵ là tuyến pha vì tuyến tụy vừa đóng vai trò là tuyến ngoại tiết, vừa đóng vai trò là tuyến………………..
- Tuyến tuỵ là tuyến ngoại tiết: Tuyến tụy tiết …………….theo ống dẫn đổ vào tá tràng giúp cho sự biến đổi thức ăn trong ruột non.

- Tuyến tuỵ là tuyến nội tiết: các tế bào [image: image9.wmf]a

 và tế bào [image: image10.wmf]b

 ở đảo tụy tiết hoocmôn ………và …………….điều hoà lượng đường trong máu giữ mức ổn định.

9, Giải thích một số bệnh sau: 
a, Bệnh tiểu đường 

- Đường huyết ổn định trong cơ thể là 0,12% . Khi đường huyết tăng tế bào 
[image: image11.wmf]b

 không tiết ra được insulin làm cho Glucôzơ không chuyển hóa thành glicôgen khi đó đường trong máu nhiều sẽ bị thải ra ngoài qua đường nước tiểu -> bệnh tiểu đường.

 B, Bệnh hạ đường huyết ?

- Khi đường huyết giảm tế bào 
[image: image12.wmf]a

 không tiết ra được Glucagôn khi đó glicôgen không chuyển hóa thành glucôzơ khi đó ta sẽ bị chứng hạ đường huyết

C, Bệnh Bazơđô ?

- Bệnh Bazơđô do tuyến giáp hoạt động mạnh, tiết nhiều hooc môn làm tăng cường trao đổi chất, tăng tiêu dùng ôxi, nhịp tim tăng, người bệnh luôn trong trạng thái hồi hộp, căng thẳng, mất ngủ, sút cân nhanh.

d. Bệnh bướu cổ ?
- Khi thiếu iôt trong khẩu phần ăn hằng ngày, tirôxin không tiết ra, tuyến yên sẽ tiết hoocmôn thúc đẩy tuyến giáp tăng cường hoạt động gây phì đại tuyến là nguyên nhân của bệnh bướu cổ. Trẻ em bị bệnh sẽ chậm lớn, trí não kém phát triển. Người lớn, hoạt động thần kinh giảm sút, trí nhớ kém

10, Tại sao nói tuyến sinh dục là tuyến pha?

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11, Hãy nêu ý nghĩa của cuộc vận  động “toàn dân dùng muối iốt”?



- Thiếu iốt, tuyến giáp không tiết ra hoocmôn Tirôxin, tuyến yên sẽ kích thích tuyến giáp hoạt động làm tuyến giáp bị sưng phù, gây bệnh bướu cổ, đồng thời các quá trình trao đổi chất và chuyển hóa nội bào của cơ thể bị ngừng trệ gây thêm nhiều bệnh cho cơ thể.



- Vì thế dùng muối iốt trong bữa ăn hàng ngày giúp ngăn ngừa bệnh bướu cổ và những bệnh liên quan đến vấn đề trao đổi chất và chuyển hóa trong tế bào.
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